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Lời cam đoan
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các cá nhân và tổ chức. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn này

đã được ghi rõ nguồn gốc.
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Luận văn được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình và nghiêm khắc của

TS. Trần Nguyên An. Nhờ Thầy tôi đã bước đầu làm quen và say mê trong

công việc nghiên cứu toán. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc

tới Thầy. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường, TS. Lê

Thanh Nhàn, TS. Phạm Hiến Bằng đã tận tình giảng dạy để tôi nắm được

những kiến thức cơ sở. Tôi rất biết ơn trường ĐHSP Thái Nguyên, khoa Toán

và tổ Đại số đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện kế hoạch học tập

của mình. Tôi xin cảm ơn người thân, đồng nghiệp, bạn bè đã cổ vũ động,

viên tôi trong quá trình làm luận văn.
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Lời nói đầu

Vành và môđun Cohen-Macaulay là lớp vành và môđun quan trọng trong

Đại số giao hoán. Lớp vành này có nhiều ứng dụng trong Hình học đại

số, Lý thuyết bất biến và Tổ hợp. Khái niệm vành Cohen-Macaulay được

nảy sinh từ các định lý không trộn lẫn của Macaulay và Cohen. Khái niệm

môđun Cohen-Macaulay được xuất hiện lần đầu tiên trong các công trình

của Auslander và Buchsbaum. Cho (A,m) là vành Noether địa phương và

M là A- môđun hữu hạn sinh. Ta ký hiệu hai bất biến quan trọng depthM

là độ sâu của M và dimM là chiều của M . Ta có depthM ≤ dimM nếu

M khác không. Ta nói rằng M là Cohen - Macaulay nếu M = 0 hoặc

depthM = dimM . Nếu vành Noether địa phương A là Cohen- Macaulay

thì ta nói A là vành Cohen - Macaulay.

Luận văn trình bày một số tính chất và đặc trưng cơ bản của vành và

môđun Cohen-Macaulay. Luận văn được chia làm 3 chương. Chương 1 trình

bày một số kiến thức cơ sở như định nghĩa chiều và độ sâu, chiều Krull....

Đây là những công cụ cơ bản nhất cho những nghiên cứu được trình bày

trong luận văn. Định nghĩa và tính chất của Môđun đối đồng điều cũng được

trình bày của cuối chương.

Chương 2 là một chương quan trọng của luận văn. Chương này nghiên cứu

về vành và môđun Cohen - Macaulay. Phần đầu chương là định nghĩa chiều

và độ sâu cùng các tính chất. Trong chương cũng trình bày định nghĩa vành

chính quy, vành tựa chính quy. Phần 2 của chương tôi trình bày vành, môđun

Cohen - Macaulay và các tính chất. Chứng minh nếu A là vành Cohen -

Macaulay thì một vành đa thức A[x1, ..., xn] cũng là vành Cohen - Macaulay

do đó bất kì vành Cohen - Macaulay là catenary.

Chương 3 trình bày về hệ số Hilbert của vành và môđun Cohen - Macaulay,

định lý đa thức Hilbert. Hệ số e0, e1 cũng được trình bày ở chương này.
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Chương 1

Kiến thức chuẩn bị

Trong suốt chương này cũng như trong luận văn, ta luôn giả thiết A là vành

giao hoán có đơn vị. Chương này chỉ nhắc lại một số kiến thức cần thiết để

trình bày các chương sau.

1.1 Chiều và độ cao

Định nghĩa 1.1.1. Một dãy giảm thực sự các iđêan nguyên tố p0 ⊃ p1 ⊃
p2 ⊃ ... ⊃ pn của vành A được gọi là một xích nguyên tố có độ dài là n.

Cận trên đúng của độ dài tất cả các xích nguyên tố trong A được gọi là chiều

Krull của A, hay chiều của vành A. Kí hiệu là dimA.

Định nghĩa 1.1.2. Cận trên đúng của độ dài các dãy giảm thực sự các iđêan

nguyên tố

p = p0 ⊃ p1 ⊃ p2 ⊃ ... ⊃ pr

xuất phát từ p, được gọi là độ cao của p, kí hiệu là ht p. Cho I là một

iđêan của A. Độ cao của iđêan I,kí hiệu ht I được cho bởi công thức ht I =

inf{ht p | p ∈ V (I)} trong đó V (I) là tập các iđêan nguyên tố của A chứa

I .

Định nghĩa 1.1.3. ChoM là một A - môđun. Khi đó chiều củaM kí hiệu là

dimM được xác định bởi dimM = dim(A/AnnM), trong đó AnnM =

{a ∈ A | aM = 0}.
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Chú ý rằng chiều của một môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương luôn

là một số hữu hạn.

Mệnh đề 1.1.4. (i) Nếu (A,m) là một vành địa phương thì dimA = htm.

(ii) Cho p là một iđêan nguyên tố của vành A, khi đó dimAp = ht pAp =

ht p.

Định lý 1.1.5. Giả sử φ : A −→ B là một đồng cấu của các vành Noether.

Giả sử q ∈ Spec(B) và đặt p = q ∩ A. Khi đó

ht(q) ≤ ht p + ht(q/pB).

Dấu ” = ” xảy ra nếu φ là đồng cấu phẳng.

Định nghĩa 1.1.6. Cho q ⊂ p là các iđêan nguyên tố của A. Một dãy các

iđêan nguyên tố q = p0 ⊂ p1 ⊂ . . . pn = p sao cho pi 6= pi+1 được gọi là

một dãy nguyên tố bão hòa giữa q và p nếu với mọi i, không tồn tại một

iđêan nguyên tố chèn giữa pi và pi+1.

Ta nói rằng vành A là catenary nếu với mọi iđêan nguyên tố q ⊂ p của

R luôn tồn tại một dãy nguyên tố bão hoà giữa q và p và mọi dãy nguyên tố

bão hoà giữa q và p đều có chung độ dài.

Vành A được gọi là catenary phổ dụng nếu A là vành Noether và mọi

A-đại số hữu hạn sinh là catenary.

Như vậy vành Noether A là catenary phổ dụng nếu A là catenary và

A[x1, ..., xn] là catenary với mọi n ≥ 0.

1.2 Môđun đối đồng điều địa phương

Định nghĩa 1.2.1. Cho I là iđêan của A. Với mỗi AưmôđunN ta định nghĩa

ΓI(N) =
⋃
n≥0

(0 :N In). Nếu f : N −→ N ′ là đồng cấu các A− môđun thì ta

có đồng cấu f ∗ : ΓI(N) −→ ΓI(N
′) cho bởi f ∗(x) = f(x). Khi đó ΓI(−)

là hàm tử khớp trái từ phạm trù các Aưmôđun đến phạm trù các Aưmôđun

và được gọi là hàm tử Iưxoắn.
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Một giải nội xạ của M là một dãy khớp

0 −→M −→ E0 −→ E1 −→ E2 −→ . . .

trong đó mỗi Ei là môđun nội xạ. Chú ý rằng với mỗi môđun đều nhúng

được vào một môđun nội xạ, vì thế, mỗi môđun đều có giải nội xạ.

Định nghĩa 1.2.2. Cho N là Aưmôđun và I là iđêan của A. Môđun dẫn

suất phải thứ n của hàm tử Iưxoắn ΓI(−) ứng với M được gọi là môđun

đối đồng điều thứ n của N , kí hiệu là Hn
I (M). Cụ thể, nếu

0 −→ N −→ E0
u0−→ E1

u1−→ E2 −→ . . .

là giải nội xạ của N, tác động hàm tử ΓI(−) ta có phức

0 −→ Γ(E0)
u∗0−→ Γ(E1)

u∗1−→ Γ(E2) −→ . . .

Khi đó Hn
I (N) = Keru∗n/ Imu∗n−1 là môđun đối đồng điều thứ n của phức

trên (nó không phụ thuộc vào việc chọn giải nội xạ của N ).

Sau đây là tính chất cơ bản của môđun đối đồng điều địa phương.

Mệnh đề 1.2.3. Cho M là một Aưmôđun.

(i) H0
I (M) ∼= ΓI(M).

(ii) Nếu M là nội xạ thì Hn
I (M) = 0 với mọi i ≥ 1.

(iii) Nếu M là I−xo¾n (tức là M = ΓI(M)) thì Hn
I (M) = 0 với i ≥ 1.

(iv) Với M = M/ΓI(M) ta có Hn
I (M) ∼= Hn

I (M) víi n ≥ 1.

(v) Nếu 0 −→ M ′ −→ M −→ M ′′ −→ 0 là dãy khớp ngắn thì với mỗi

n có đồng cấu nối Hn
I (M ′′) −→ Hn+1

I (M ′) sao cho ta có dãy khớp dài

0 −→ ΓI(M
′) −→ ΓI(M) −→ ΓI(M

′′) −→ H1
I (M ′)

−→ H1
I (M) −→ H1

I (M ′′) −→ H2
I (M ′) −→ . . .

Kết quả sau đây nói rằng chiều của một môđun có thể đặc trưng thông

qua tính triệt tiêu và không triệt tiêu của môđun đối đồng điều địa phương.

Mệnh đề 1.2.4. Cho I là iđêan của A. Khi đó H i
I(M) = 0 với mọi i >

dimM và mọi i < 0. Đặc biệt

dimM = Sup{i | H i
m(M) 6= 0}.
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Chương 2

Vành và môđun Cohen-Macaulay

Trong suốt chương này ta giả thiết vành giao hoán, có đơn vị.

2.1 Độ sâu của môđun

Định nghĩa 2.1.1. Giả sử A là một vành, M là một A− môđun, a1, ..., ar là

một dãy các phần tử của A. Ta nói a1, ..., ar là một M -dãy chính quy (hoặc

đơn giản là M−dãy) nếu các điều kiện sau thỏa mãn:

(i) M 6= (a1, ..., ar)M.

(ii) Với mỗi i > 0,

M

(a1, ...ai−1)M

a1−→ M

(a1, ..., ai−1)M

là một đơn cấu; nghĩa là a1 không là ước của không trênM/(a1, ..., ai−1)M

với 1 ≤ i ≤ n.

Nếu a1, ..., ar là mộtMưdãy chính quy thì a1, ...ai cũng là một M - dãy

chính quy với i ≤ r. Khi tất cả các ai thuộc iđêan I ta nói a1, ..., ar là

một M - dãy chính quy trong I. Hơn nữa, nếu không tồn tại b ∈ I sao cho

a1, ..., ar, b là M− dãy chính quy, khi đó a1, ...ar được gọi là một M - dãy

chính quy tối đại trong I . Nếu M → N là đẳng cấu A- môđun, khi đó một

dãy là chính quy trên M khi và chỉ khi nó chính quy trên N .

Bổ đề 2.1.2. Một dãy a1, ..., ar với r ≥ 2 là M - dãy chính quy khi và chỉ

khi a1 chính quy trên M và a2, ..., ar là một M/a1M− dãy chính quy. Nếu
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dãy a1, ..., ar là một M - dãy chính quy tối đại trong I thì a2, ..., ar là một

M/a1M - dãy chính quy tối đại trong I .

Chứng minh. Với mọi iđêan a ⊆ b, tồn tại đẳng cấu chính tắc của A- môđun

M/bM ∼= N/bN với N = M/aM . Nếu a1, ..., ar là M - dãy chính quy thì

a1 chính quy trên M , a2 chính quy trên N = M/a1M và với 3 ≤ i ≤ r, ai

chính quy trên

M/(a1, ..., ai−1)M ∼= N/(a2, ..., ai−1)N.

Do đó a1, ..., ar là một N− dãy chính quy. Điều ngược lại chứng minh tương

tự.

Tổng quát hơn, nếu a1, ..., ar là một M− dãy chính quy và ta đặt

N = M/(a1, ..., ar)M.

Nếu b1, ..., bs là một N− dãy chính quy thì a1, ..., ar, b1, ..., bs là một M−
dãy chính quy.

Bổ đề 2.1.3. Nếu a1, ..., ar là một A− dãy chính quy vàM là một A- môđun

phẳng thì a1, ..., ar cũng là M− dãy chính quy với (a1, ..., ar)M 6= M .

Chứng minh. Phép nhân bên trái với a1 xác định một đơn cấu A→ A vì a1

là A- chính quy. Tensor với M và với M là phẳng ta thấy rằng phép nhân

bên trái với a1 cũng cho một đơn cấuM →M . Tương tự tensor với đơn cấu

a2: A/a1 → A/a1 ta được một đơn cấu M/a1M →M/a1M ...

Bổ đề 2.1.4. Cho A là một vành và M là một A- môđun. Với số nguyên

n ≥ 1 cho trước, một dãy a1, ..., ar là M− dãy chính quy khi và chỉ khi nó

là Mn- dãy chính quy.

Chứng minh. Giả sử rằng dãy a1, ..., ar làM - dãy chính quy. Ta chứng minh

nó là Mn- chính quy theo quy nạp với r. Trong trường hợp r = 1 hiển

nhiên đúng. Giả sử r > 1. Theo giả thiết quy nạp, dãy a1, ..., ar−1 là Mn-

dãy chính quy. Đặt L = (a1, ..., ar−1)M . Khi đó (a1, ..., ar−1)M
n = Ln


